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Tương tự các GNUT tại các tỉnh thành ung thư vú 
luôn chiếm vị trí hàng đầu, giống với GNUT ở các tỉnh 
phía Bắc các loại ung thư dạ dày, phế quản phổi, cổ tử 
cung và buồng trứng là các ung thư chiếm vị trí hàng 
đầu. Khác với GNUT (giai đoạn 2001-2004) tại TTH và 
các GNUT ở các tỉnh thành trong cả nước (giai đoạn 
2004-2008), ghi nhận của chúng tôi tại TTH giai đoạn 
2005-2009, ung thư tuyến giáp đã giảm không có mặt 
trong 10 loại ung thư phổ biến ở phụ nữ. 

Tỷ lệ mắc ung thư chuẩn theo tuổi ở nữ giới tương 
tự Hải Phòng (ASR=78,9), Thái Nguyên (ARS=70,5); 
thấp hơn Hà Nội (ARS=146,9), Cần Thơ (ARS=128,1), 
TP Hồ Chí Minh (ARS=113,9). 

Tần suất xuất hiện ung thư tăng tỷ lệ thuận với độ 
tuổi ở cả hai giới, tuy nhiên đối với nam giới có một số 
đột biến, đối với ung thư gan thì tần suất mắc cao 
nhất ở độ tuổi 60-64 sau đó giảm dần, với ung thư 
phế quản phổi thì tần suất này giảm đi ở độ tuổi 65-69 
sau đó tăng vọt trở lại, cả ung thư gan và dạ dày đã 
xuất hiện và tăng cao khá sớm ở độ tuổi 35-40. ở phụ 
nữ thì ung thư phế quản phổi đạt đỉnh ở độ tuổi 70-74 
sau đó giảm dần. 

Ung thư cổ tử cung vốn là ung thư đứng đầu trong 
các loại ung thư của nữ giới trong các nghiên cứu trước 
đây, tuy nhiên từ sau những năm 2000, ung thư vú luôn 
chiếm vị trí đầu tiên ở các GNUT trong cả nước, đều 
này cho thấy phần nào hiệu quả của công tác khám 
sàng lọc phát hiện sớm cung thư cổ tử cung cũng như 
việc tiêm phòng HPV. ở ghi nhận của chúng tôi ung 
thư vú, cổ tử cung cũng như buồng trứng đều tăng dần 
theo tuổi và có tỷ lệ mắc cao từ 45-60 tuổi sau đó giảm 
dần, số liệu này cũng tương tự các ghi nhận tại Hà Nội 
và TP Hồ Chí Minh. 

Ung thư buồng trứng cũng là loại ung thư nữ thường 
gặp và có tỷ lệ mắc mới được ghi nhận hàng năm kh  ̧
cao và xuất hiện khá sớm và tăng gấp 2 lần so với ghi 
nhận giai đoạn 2001-2004 (1,8) 

 
 

KẾT QUẢ 
Trong giai đoạn 5 năm từ 2005-2009, số ca ung thư 

mới mắc ghi nhận được tại TTH là 4.654 ca. Tỷ lệ mắc 
thô ở nam giới là 86,4, mắc chuẩn theo tuổi là 122,6. 
Tỷ lệ mắc thô ở nữ giới là 70,9, tỷ lệ mắc chuẩn theo 
tuổi là 77,4. 

Tỷ lệ mắc ung thư ở thành thị cao hơn nông thôn, 
đồng bằng cao hơn miền núi. 

Tỷ lệ ung thư tăng dần theo tuổi ở cả hai giới và 
nam tăng hơn nữ, bắt đầu tăng cao ở độ tuổi 40-44. 

Các loại ung thư thường gặp ở nam giới là: ung thư 
gan, dạ dày, phế quản phổi 

Các loại ung thư thường gặp ở nữ giới là: vú, dạ 
dày, phế quản phổi, cổ tử cung. Riêng ung thư tuyến 
giáp giảm so với các ghi nhận trước đây. 
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nghiên cứu cặp mồi cagA để phát hiện helicobacter pylori 
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thuý Vinh  
Tóm tắt  
Để ph ţ hiện Helicobacter pylori, cặp mồi cagA 

được thiết kế để thử nghiệm trên một diện rộng bệnh 
nhân bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội, Việt Nam. Kết quả 
PCR trên một nhóm gồm 75 bệnh nhân cho độ nhậy là 
92% và độ đặc hiệu là 100% và các phản ứng PCR 
trên ADN sinh thiết của một nhóm bệnh nhân khác 
gồm 38 bệnh nhân cho độ nhậy là 82% và độ đặc hiệu 
là 100%. Cặp mồi cagA có thể sử dụng để ph ţ hiện vi 
khuẩn với độ nhạy và độ đặc hiệu cao.. 

Từ khoá: Helicobacter pylori; gien cagA; PCR; độ 
nhạy; độ đặc hiệu. 

Summary 
A set of PCR primers, named cagA was designed 

to detect Helicobacter pylori. This was the survey on 
113 ADN samples derived from Vietnamese patients. 
Whereas the PCR results on 75 patients of the first 

group gave the sensitivity of 92% and the specificity of 
100 %, it was 82% and 100% on 38 patients of the other 
group, chosen based on the severity of the diseases 
they suffer from in another group. The sensitivity of the 
method therefore is associated closely with differently 
selected groups. The primer was suggested to be used 
for monitoring the gastric bacterium Helicobacter pylori 
with high sensitivity and specificity. 

Keywords: Helicobacter pylori; cagA; PCR; 
Sensitivity; Specificity. 

Đặt vấn đề 
Helicobacter pylori [HP] là một trong những vi sinh 

vật gây bệnh được nghiên cứu nhiều nhất hiện nay, do 
khả năng làm hơn một nửa dân số trên thế giới bị 
nhiễm khuẩn cũng như những bí ẩn sinh học chưa tìm 
thấy hết [1, 2].  
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Do Helicobacter pylori là các vi sinh vật siêu đột 
biến, nên các phương pháp chẩn đoán cũng như điều 
trị các bệnh do vi khuẩn không thể như nhau đối với 
dân cư các vùng khác nhau trên thế giới. Cặp mồi 
cagA được thiết kế dựa trên trình tự của gien cagA, 
chủng Thái Lan là một nước Đông Nam á gần với Việt 
Nam, nhằm phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori cho 
các bệnh nhân Việt Nam [3] 

Trong bài báo trước, chúng tôi đã thông báo về thử 
nghiệm cặp mồi trên một nhóm gồm 75 bệnh bị nhiễm 
H.P, bao gồm những người viêm loét dạ dày và hành t  ̧
tràng được chọn lọc ngẫu nhiên. Phương pháp PCR 
cho độ nhậy và độ đặc thù là 92% và 100% [4]. Tuy 
nhiên, độ nhậy của phương pháp bị giảm xuống còn 
82% khi phân tích một nhóm các bệnh nhân khác bị 
viêm loét dạ dày rất nặng. Khả năng phát hiện vi 
khuẩn của cặp mồi cagA, như vậy là thấp hơn so với 
cặp mồi TH2 của gien HP1125, vì cặp mồi TH2 có thể 
phát hiện hầu hết các trường hợp nhiễm khuẩn HP, 
không phụ thuộc vào các nhóm bệnh nhân được chọn 
[5]. Tuy nhiên, cặp mồi cagA vẫn có thể được sử dụng 
để ph ţ hiện vi khuẩn HP và là test bổ xung trong 
trường hợp, khi cặp mồi TH2 không thể phát hiện 
Helicobacter pylori do gien HP1125 bị đột biến. 

Vật liệu và phương pháp 
Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 
Các bệnh nhân nhiễm H. pylori theo tiêu chuẩn 

vàng (hoặc nuôi cấy dương tính, hoặc cả hai phương 
pháp CLO test và mô bệnh học dương tính)  

Tiêu chuẩn loại bệnh nhân 
Dừng kháng sinh chưa được 1 tháng và ức chế bơm 

proton chưa được 1 tuần. 
Tất cả có 113 bệnh nhân trong đó có 35 nữ và 78 

nam: Tuổi của các bệnh nhân từ 20 đến 82, tuổi trung 
bình là 47.07.  

Lấy sinh thiết từ các bệnh nhân bị loét dạ dày 
Sinh thiết dạ dày được lấy từ 113 bệnh nhân bằng 

phương pháp nội soi. 38 mẫu được sử dụng trực tiếp để 
tách chiết ADN trong vòng một vài tiếng sau khi lấy, 
trong khi đó 75 mẫu còn lại được sử dụng để nuôi cấy 
vi khuẩn HP theo phương pháp đã công bố [6]. 

Nuôi vi khuẩn HP 
Sinh thiết dạ dày được lấy bằng phương pháp nội 

soi và được nghiền đều, sau đó được cấy trên môi 
trường đặc hiệu cho vi khuẩn Helicobacter pylori như 
đã công bố [6] 

Tách ADN từ sinh thiết 
ADN được tách từ sinh thiết và từ vi khuẩn theo các 

phương pháp đã miêu tả. 
Khuếch đại gien bằng PCR 
Hình 1 chỉ vị trí của cặp mồi trên gen cagA của Thái 

Lan, mã số TH8832 với trình tự như sau: 
 F:5’-ACC-ATT-GAT-CAA-ACA-ACA-ACA-CC-3’ 
 R:5’-AGG-GGG-TTG-TAT-GAT-ATT-TTC-CAT-3’ 
1-5 ng ADN được sử dụng trong phản ứng PCR có 

dung tích 25 l. Phản ứng PCR được tiến hành trên 
máy PCR - 9700 (Mỹ).  

Chu trình nhiệt của phản ứng PCR: 940C 1phút; 
580C 1 phút; 720C 1 phút; 

Chu kỳ cuối cùng 72 0C 10 phút. Lặp lại 35-40 chu kỳ. 

 Sản phẩm PCR được kiểm tra trên gel agarose có 
nồng độ 0.8 % đến 1.2%. 1 x TAE làm đệm.  

Xác định độ nhậy (S) và độ đặc thù (sp) của 
phản ứng PCR với cặp mồi thiết kế. 

Độ nhậy (S) = số các mẫu duơng tính thật / số các 
mẫu dương tính thật + âm tính gỉa 

Độ đặc hiệu (Sp) = số các mẫu âm tính thật/ số 
các mẫu âm tính thật+ mẫu dương tính.  

Kết quả và bàn luận 
Giới thiệu và phân tích hai nhóm bệnh nhân  
Trong nghiên cứu thử nghiệm của chúng tôi, 113 

bệnh nhân được lựa chọn thành hai nhóm theo hai 
cách: Nhóm 1 gồm 75 bệnh nhân bị nhiễm HP được 
chọn ngẫu nhiên. Trong nhóm này, các bệnh nhân bị 
viêm và loét dạ dày, loét hành tá tràng ở các mức độ 
khác nhau; Nhóm II gồm 38 bệnh nhân bị loét dạ dày 
và hành tá tràng nặn 

Bảng 1: Tỷ lệ bệnh dạ dày có nhiễm do H. pylori 
theo tuổi và giới 

Tuổi 
Giới tính < 30 31-40 41-50 > 50 Tổng Tuổi 

TB 
% theo 

giới 
Nam 10 6 12 50 78 55..2 68.8 
Nữ 6 7 5 17 35 48.9 31.3 

% theo tuổi 14.3 11.6 15.2 58.9 
 
Xác định độ nhậy và độ đặc hiệu của PCR trên 

hai nhóm bệnh nhân 
Các kết quả PCR với cặp mồi cagA được tiến hành 

trên hai nhóm bệnh nhân được chọn lọc theo hai cách 
được trình bầy ở dưới đây. Qua khảo s ţ hai chỉ số S 
(độ nhậy) và Sp (độ đặc hiệu) của phương pháp PCR 
với cặp mồi cagA, có thể nhận thấy: độ nhậy của 
phương pháp rất khác nhau đối với hai nhóm bệnh 
nhân. Trong khi nhóm thứ nhất bao gồm các bệnh 
nhân được lựa chọn ngẫu nhiên có S là 92%, thì nhóm 
thứ hai của các bệnh nhân bị loét dạ dày và hành tá 
tràng nặng lại có S thấp chỉ bằng 68%, chứng tỏ quần 
thể HP trong dạ dày phức tạp và đa dạng hơn. 

Các tính toán cho thấy, trên 113 bệnh nhân được 
thử nghiệm, độ nhậy của phương pháp PCR với cặp 
mồi cagA là 82%. Chúng tôi cho rằng cặp mồi có thể 
được sử dụng để phát hiện HP, vì nó còn có độ nhậy 
cao hơn test thử urease Nguyễn và cs. in press). 
Phương pháp đặc biệt có giá trị khi cần phải xác nhận 
sự có mặt có HP trong bệnh phẩm ở những trường hợp, 
cặp mồi HP1125 thất bại không phát hiện Helicobacter 
pylori do gien HP1125 của vi khuẩn đã bị thay đổi. Tuy 
nhiên, đây là trường hợp rất hãn hữu. 

Bảng 2. So sánh chỉ số S và SP trên các nhóm 
bệnh nhân 

Nhómbệnh nhân 
Kết quả 

Nhóm 1 (Chọn 
ngẫu nhiên) 

Nhóm 2 (chọn 
định hứơng) 

Dương tính thật 69 27 
Dương tính giả 0 0 
Âm tính thật 6 11 
Âm tính giả 0 0 
Độ nhậy (S) 92% 68% 

Độ đặc hiệu (Sp) 100 % 100% 
kết luận  
Cặp mồi cagA được thiết kế để thử nghiệm trên một 

diện rộng bệnh nhân bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội, Việt 
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Nam. Kết quả PCR trên một nhóm gồm 75 bệnh nhân 
cho độ nhậy là 92% và độ đặc hiệu là 100% và các 
phản ứng PCR trên ADN sinh thiết của một nhóm bệnh 
nhân khác gồm 38 bệnh nhân cho độ nhậy là 82% và 
độ đặc hiệu là 100%. Cặp mồi cagA có thể sử dụng để 
phát hiện vi khuẩn với độ nhạy và độ đặc hiệu cao.. 
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ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ CỦA VIRÚT CÚM A/H5N1 LƯU HÀNH TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM, 2003-2008 

 

LÊ QUỲNH MAI - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương 
TÓM TẮT 
Virút cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1 đã được ghi 

nhận không chỉ gây bệnh cho gia cầm mà còn gây 
bệnh viêm đường hô hấp cấp nguy hiểm cho người. 
Trường hợp nhiễm virút cúm gia cầm đầu tiên tại Việt 
Nam được xác định vào cuối năm 2003 và đến nay đã 
có 119 trường hợp được ghi nhận trong đó 59 trường 
hợp tử vong. Virút cúm gia cầm A/H5N1 có đặc điểm 
tiến hóa về di truyền học tương tự các virút cúm A đã 
biết. Nghiên cứu của chúng tôi trên 23 chủng virút cúm 
gia cầm độc lực cao phân lập trên người tại miền Bắc 
Việt Nam, 2003-2008 cho thấy hầu hết các phân đoạn 
gen của virút cúm A/H5N1 nhóm vào 2 kiểu hình 
kháng nguyên là clade 1 và clade 2.3.4. Tuy nhiên gen 
NA lại biểu hiện trên 3 kiểu hình kháng nguyên là clade 
1, clade 2.3.2 và clade 2.3.4 tương tự với virút cúm gia 
cầm A/H5N1 lưu hành trên gia cầm tại Việt Nam và 
Trung Quốc trong cùng thời gian. 

Từ khóa: virút cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1, 
kiểu hình kháng nguyên, gen HA, gen NA. 

SUMMARY 
The highly pathogenic avian influenza (HPAI) 

A/H5N1 virus are causing of poultry outbreak as well 
as acute severe pneumonia in human. The 1st 
confirmed A/H5N1 case was recognized in Vietnam in 
the end of 2003 and up to now, 119 confirmed cases 
were reported, of those 59 deaths. The genetic 
evolution of HPAI/H5N1 is similar known influenza A 
viruses and leaded to antigen changing that caused of 
endemic or pandemic so far. Our study analyzes 23 
strains of A/H5N1 isolated from A/H5N1 patients in the 
North of Vietnam during 2003-2008 period by 
molecular characterization. The results showed that 
most of genetic fragments clustered into clade 1 and 
clade 2.3.4, however, the NA gen have diverged into 
clade 1, clade 2.3.2 and clade 2.3.4 that referred to 
poultry isolates in Vietnam and China at same period. 

Keywords: Highly pathogenic avian influenza 
(HPAI) A/H5N1 virus, clade, HA gene, NA gene 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Virút cúm gia cầm độc lực cao H5N1 (HPAI/H5N1) 

được biết đến như một tác nhân mới gây viêm đường 
hô hấp cấp nặng có tỷ lệ tử vong cao. Trường hợp 
nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên được ghi nhận tại Hồng 
Kong năm 1997 và xuất hiện tại Việt Nam vào cuối 
năm 2003 cùng với dịch bùng phát trên đàn gia cầm 
ghi nhận tại 59/63 tỉnh/thành trong cả nước. Đến nay, 
virút cúm gia cầm A/H5N1 đã thường xuyên xuất hiện 
trên đàn gia cầm và tiếp tục gây bệnh cho người. Tại 
Việt Nam, 119 người đã được xác định nhiễm virút cúm 
A/H5N1 và 59 người tử vong [3]. 

Virút cúm A với đặc tính tiến hóa nhanh do sự thay 
đổi vật liệu di truyền trong quá trình nhân lên đã ảnh 
hưởng nhiều đến chiến lược sản xuất vaccine toàn cầu, 
virút cúm gia cầm A/H5N1 cũng mang đặc điểm này. 
Tìm hiểu sự thay đổi về phân tử trong các vật liệu di 
truyền của virút cúm A/H5N1 phân lập trên người tại 
miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 2003-2008 nhằm 
đánh giá khả năng tiến hóa của virút liên quan đến 
thay đổi về đặc điểm kháng nguyên và so sánh với các 
virút cúm A/H5N1 lưu hành trên gia cầm trong cùng 
thời gian là mục đích nghiên cứu của chúng tôi. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Vật liệu  
Hai mươi ba (23) chủng virút cúm A/H5N1 phân lập 

từ bệnh phẩm đường hô hấp (dịch họng, dịch phế 
quản, dịch tỵ hầu) của các bệnh nhân nhiễm virút cúm 
A/H5N1 tại miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 2003-
2008 (bảng 1). 

Toàn bộ quá trình phân lập virút cúm A/H5N1 được 
thực hiện tại phòng thí nghiệm (PTN) an toàn sinh học 
cấp độ 3 (BSL-3) tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 
theo thường quy của Tổ chức Y tế thế giới [4] 


